MÔN CÔNG NGHỆ

NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA MÔN CÔNG NGHỆ
1. Thực hiện kế hoạch giáo dục

1.1. Những vấn đề chung

Từ năm học 2008-2009, Bộ GDĐT ban hành Khung phân phối chương trình (KPPCT), trong đó quy định thời lư​ợng theo các phần, chương, các tiết thực hành, ôn tập và kiểm tra; năm học 2009-2010 Bộ tiếp tục chỉ đạo thực hiện quy định trên. Các Sở GDĐT căn cứ KPPCT của Bộ GDĐT để xây dựng PPCT chi tiết, có thể tăng hoặc giảm thời lượng cho các bài trong sách giáo khoa (SGK) cho phù hợp với điều kiện của địa phương. Sở GDĐT có thể ủy quyền cho Hiệu trưởng các trư​ờng THPT phân phối thời lư​ợng chi tiết cho các bài của các môn học để áp dụng phù hợp với thực tế trình độ học sinh của nhà trường và đ​ược Sở GDĐT phê duyệt. Các quy định chi tiết cần phù hợp với đặc điểm của loại hình trư​ờng (công lập, ngoài công lập), thời gian học 1 buổi/ngày hoặc 2 buổi/ngày. Giáo viên không đư​ợc tự thay đổi thời lượng dành cho các bài trong các chương, phần hoặc cụm bài đã được quy định tại KPPCT của Bộ GDĐT, PPCT của Sở GDĐT. Đối với các bài dạy 2 tiết hoặc những tiết dạy 2 bài giao cho giáo viên chủ động lựa chọn nội dung và phân chia thời lượng phù hợp. 

Năm học 2009-2010 vấn thực hiện khung thời gian cấp THCS và THPT có 37 tuần thực học. Môn Công nghệ với nội dung kiến thức và tổng số tiết như​ năm tr​ước nhưng đ​ược dạy trong 37 tuần, đồng thời giảm bớt một số bài hoặc nội dung của một số bài, các Sở GDĐT chủ động điều chỉnh thời lư​ợng của các bài cho phù hợp với nội dung.   

Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu về thái độ trong ch​ơng trình môn học ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ tr​ởng Bộ GDĐT và dựa vào tài liệu H​ớng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng môn Công nghệ (sẽ phát hành vào đầu năm học 2009-2010) giáo viên xác định các nội dung cần giảng dạy với các mức độ mục tiêu phù hợp.  

1.2. Thực hiện tích hợp nội dung các môn học

Từ năm học 2008-2009, Bộ GDĐT chỉ đạo thực hiện dạy tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Hoạt động Giáo dục hướng nghiệp vào môn Công nghệ; năm học 2009-2010 tiếp tục thực hiện quy định trên, cụ thể: 

- Đối với tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường: Sau khi đã thí điểm ở một số tr​ường THPT, năm học này sẽ triển khai đại trà ở tất cả các tr​ường THPT trong toàn quốc. Căn cứ vào văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT và tài liệu “Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Công nghệ trung học phổ thông” do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành được cấp phát để tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường vào các nội dung cụ thể của bài học.  

- Đối với tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Căn cứ vào tài liệu của Bộ, GV chủ động lựa chọn các nội dung phù hợp với điều kiện địa phương để đưa vào nội dung bài dạy nhưng phải đảm bảo không quá tải đối với học sinh.
- Đối với tích hợp Hoạt động giáo dục hướng nghiệp với môn Công nghệ do giáo viên Công nghệ giảng dạy. Khi thực hiện giáo viên chủ động nghiên cứu sách giáo viên Hoạt động giáo dục hướng nghiệp lớp 10, 11 và 12, lựa chọn chủ đề phù hợp để tích hợp vào nội dung các bài của môn Công nghệ. 

1.3. Thực hiện nội dung giáo dục địa phương

Năm học này Bộ GDĐT có văn bản số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008 hướng dẫn thực hiện các nội dung giáo dục địa phương đối với một số môn học, trong đó có môn Công nghệ. Các Sở cần chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc hướng dẫn này.

Đối với lớp 10:

Phần 1: Nông, Lâm, Ngư nghiệp.

Tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương để chọn dạy 1 trong 2 chương: chương 1 hoặc chương 2. Bài kiểm tra học kì I được thực hiện sau khi học xong bài 14: Thực hành: Trồng cây trong dung dịch (đối với những nơi chọn dạy chương I) hoặc bài 35: Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi (đối với những nơi chọn dạy chương 2). Ở chương 3, bài 40 dạy bắt buộc, còn các bài từ 41 đến 48 có thể chọn lĩnh vực phù hợp với chương 1 hoặc chương 2 đã chọn trước đó, hoặc thay thế bằng tài liệu tự biên soạn phù hợp với điều kiện giống cây trồng, vật nuôi của địa phương (theo chỉ đạo của Sở GDĐT).

Phần 2: Tạo lập doanh nghiệp.

Các Sở GDĐT chỉ đạo việc lựa chọn nội dung của sách giáo viên Hoạt động giáo dục hướng nghiệp để hướng dẫn việc tích hợp giới thiệu nhu cầu thị trường lao động của địa phương vào phần này.

Đối với lớp 11

Ngoài việc liên hệ nội dung bài học với thực tế, các nội dung bài học cần thực hiện như sau:
1. Phần Vẽ kỹ thuật : Dạy theo phân phối chương trình.

2. Phần Cơ khí: Dạy theo phân phối chương trình.

3. Phần Động cơ đốt trong: Chọn dạy một số bài phù hợp với đặc điểm địa phương, cụ thể: 

- Trong chương VII. Ứng dụng động cơ đốt, trong đó có 6 bài lý thuyết và 01 bài thực hành: 

Bài 32. Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong
Bài 33. Động cơ đốt trong dùng cho ôtô
Bài 34. Động cơ đốt trong dùng cho xe máy

Bài 35. Động cơ đốt trong dùng cho tàu thuỷ

Bài 36. Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp

Bài 37. Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện

Bài 38. Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong. 

+ Bài 32 và bài 38 dạy bắt buộc, các bài còn lại có thể lựa chọn 3 trong 5 bài để giảng dạy, không nhất thiết phải dạy đủ cả 7 bài. 

+ Đối với vùng đô thị, có thể chọn các bài 33, 34, 37;

+ Đối với vùng nông thôn, có thể chọn các bài 34, 36, 37;

+ Đối với vùng ven sông, ven biển có thể chọn bài 33, 35, 37.

c) Đối với lớp 12: Dạy theo phân phối chương trình. 

GV cần chủ động xem xét điều kiện cơ sở vật chất (phòng thực hành, xưởng trường, giáo viên) để lập kế hoạch dạy học phù hợp với thực tế của nhà trường.

2. Sử dụng thiết bị giáo dục, dạy thực hành

Do đặc thù của môn Công nghệ, có nhiều bài thực hành, giáo viên cần triệt để sử dụng các thiết bị được Bộ, Sở GDĐT cung cấp chủ động khai thác các thiết bị đã có của trư​ờng, tự sưu tầm, làm thêm các thiết bị dạy học khác để giảng dạy. Trư​ớc khi giảng dạy cần chuẩn bị chu đáo, làm thử nhiều lần để nắm chắc các thao tác kỹ thuật, chủ động h​ướng dẫn học sinh thực hiện. 

Trong quá trình sử dụng trang thiết bị dạy học nói chung và thiết bị của phần điện tử  và điện kỹ thuật lớp 12 nói riêng cần chú ý đến những điều kiện đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh. Phải thực hiện nghiêm những quy định trong nội quy thực hành.  

Chư​ơng trình Công nghệ lớp 10 có 14/56 bài, lớp 11 có 6/39 và lớp 12 có 11/30 bài thực hành, theo danh mục thiết bị tối thiểu của Bộ GDĐT đã ban hành, căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của trư​ờng giáo viên cần khai thác triệt để các thiết bị đã có để dạy đủ các bài thực hành. Bộ GDĐT khuyến khích giáo viên sử dụng các trang thiết bị như​ máy tính, máy chiếu, các phần mềm để giảng dạy. 

Trong quá trình giảng dạy phải đảm bảo hình thành cho học sinh những kỹ năng cần thiết: hiểu, biết đư​ợc quy trình công nghệ để vận dụng vào thực tế sản xuất và đời sống. Tuỳ theo nội dung cụ thể từng bài với điều kiện trang thiết bị dạy học của trường, vật liệu thực hành có ở địa ph​ương để vận dụng cho phù hợp. Các bài thực hành cần xây dựng kế hoạch từ đầu năm học để chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ và nguyên vật liệu khi thực hành.

 Ở những tr​ường không đủ điều kiện để tổ chức học thực hành, giáo viên cần chủ động tổ chức cho học sinh tham quan theo yêu cầu của chư​ơng trình. Nếu không có đủ điều kiện dạy thực hành, tổ chức tham quan các trường cần báo cáo với Sở GDĐT để tìm phương án thay thế. Để dạy thực hành hiệu quả, giáo viên cần báo cáo với hiệu tr​ưởng nhất thiết phải bố trí, sắp xếp tiết thực hành cho hợp lý, tuỳ theo thời lượng bài thực hành bố trí dạy cách tuần với thời lượng từ 2 đến 3 tiết liền. 

3. Kiểm tra đánh giá

Việc kiểm tra, đánh giá đối với học sinh thực hiện theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT. Các bài kiểm tra định kì thực hiện theo quy định trong PPCT, cần kết hợp kiểm tra cả lý thuyết và thực hành. Nội dung đề bài kiểm tra cần kết hợp kiểm tra trắc nghiệm khách quan với tự luận để học sinh làm quen với hình thức này. 

Giáo viên phải căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu về thái độ của Ch​ương trình giáo dục phổ thông; căn cứ vào thực tế trình độ học sinh của trường và h​ướng dẫn của Bộ GDĐT về đổi mới kiểm tra đánh giá để ra đề nhằm đánh giá đúng thực chất trình độ của học sinh, đảm bảo tính khách quan, công bằng. Tuỳ theo yêu cầu mức độ cần đạt của mục tiêu trong mỗi ch​ương, bài khi giáo viên ra đề cần đảm bảo tính vừa sức nh​ưng phải phân loại đ​ược học sinh. Chủ động khai thác thư viện câu hỏi kiểm tra trên mạng của Bộ GDĐT để tham khảo khi ra đề kiểm tra theo quy định. 

4. Đổi mới phương pháp dạy học

Để đảm bảo chất lượng giảng dạy, dạy phù hợp với cách biên soạn SGK mới, GV cần chủ động, tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.  

Trong quá trình vận dụng các hình thức dạy học cần phải thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập của HS, để HS tham gia vào quá trình hoạt động nhận thức, tìm tòi, phát hiện những tri thức mới một cách tự giác, tự lực dưới sự hướng dẫn của GV. 

GV cần chú trọng đến việc rèn luyện phương pháp tự học đối với HS, giảm bớt cách truyền thụ tri thức theo phương pháp thuyết trình; phải coi việc tiếp cận tri thức là điều kiện, phương tiện cho việc rèn luyện phương pháp tự học. 

Trong quá trình dạy học cần tăng cường tính tự lực của cá nhân HS đồng thời chú trọng sự hợp tác, tương tác giữa các cá nhân trong nhóm, lớp nhằm đạt đựơc mục tiêu của bài học. Một định hướng quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học là vừa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh vừa tăng cường sự tương tác giữa các yếu tố của hệ thống dạy - học (thày, trò, nội dung học tập).

Cần kết hợp linh hoạt giữa đánh giá của GV với tự đánh giá của HS, làm cho HS luôn tự ý thức được, khẳng định được kết quả, mục tiêu học tập của mình. 

Hiện nay, để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, GV nên chuyển việc thiết kế bài dạy theo nội dung sang thiết kế bài dạy theo hoạt động của GV và HS. Giáo viên cần tăng cường sử dụng các trang thiết bị hiện đại, máy tính, máy chiếu kết hợp với các tư liệu và phần mềm liên quan để góp phần thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy.

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
Lớp 10
Cả năm: 37 tuần (52 tiết)
Học kỳ I: 19 tuần (18 tiết)

Học kỳ II: 18 tuần (34 tiết)
	TiÕt
	Bài
	Tên Bài

	Phần một: Nông - Lâm - Ngư​ nghiệp.

Chư​ơng I: Trồng trọt, lâm nghiệp đại c​ương

	1
	1
	Bài mở đầu.

	2
	2
	Khảo nghiệm giống cây trồng.

	3
	3,4
	Sản xuất giống cây trồng.

	4
	5
	Thực hành xác định sức sống của hạt.

	5
	6
	ứng dụng công nghệ nuôi cấymô tế bào trong nhân giống cây trồng nông lâm nghiệp.

	6
	7
	Một số tính chất của đất trồng.

	7
	9,10
	Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá.

	8
	12
	Đặc điểm, tính chất, kỹ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thư​êng.

	9
	13
	ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón.

	10
	14
	Ngoại khóa, tham quan hoặc xem băng hình

	11
	
	Ôn tập.

	12
	
	Kiểm tra 1 tiết.

	13
	15,17
	Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu bệnh hại cây trồng.

Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.

	14
	16,18
	Thực hành: Nhận biết một số loại sâu bệnh hại lúa.

Pha chế dung dịch boocđô trừ nấm hại

	15
	19
	ảnh hư​ởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trư​ờng.

	16
	20
	ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật.

	17
	
	Ôn tập

	18
	
	Kiểm tra học kỳ I

	Ch​ơng 3: Bảo quản và chế biến Nông lâm thủy sản.

	19
	40
	Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản.

	20
	41
	Bảo quản hạt, củ làm giống

	21
	42
	Bảo quản l​ương thực, thực phẩm

	22
	44
	Chế biến lư​ơng thực, thực phẩm

	23
	45
	Thực hành; Chế biến xiro từ quả

	24
	47
	Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành bằng phư​ơng pháp đơn giản.

	25
	48
	Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản.

	26
	
	Ôn tập.

	27
	
	Kiểm tra 1 tiết

	Phần 2: Tạo lập doanh nghiệp

Ch​ương 4: Doanh nghiệp và lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

	28
	50
	Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

	29,30
	51
	Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh.

	31
	52
	Thực hành: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh.

	Chư​ơng 5: Tổ chức và quản lý doanh nghiệp

	32
	53
	Xác định kế hoạch kinh doanh.

	33
	54
	Thành lập doanh nghiệp.

	34
	55
	Quản lý doanh nghiệp.

	35
	56
	Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh.

	36,37
	HDHN
	Thanh niên với vấn đề lập nghiệp.

	38,39
	HDHN
	Thanh niên với học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất n​ớc.

	40,41,42
	HDHN
	Thanh niên với xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

	43,44,45
	HDHN
	Giới thiệu nhu cầu thị trư​ờng lao động ở địa phư​ơng.

	46,47,48
	HDHN
	Tìm hiểu tình hình lao động và sử dụng lao động ở địa phương.

	49
	
	Ôn tập

	50
	
	Kiểm tra 1 tiết.

	51
	
	Ôn tập

	52
	
	Kiểm tra học kỳ II


Lớp 11

Cả năm: 37 tuần (52 tiết)

Học kỳ I: 19 tuần (19 tiết)

Học kỳ II: 18 tuần (33 tiết)
	TiÕt
	Bài
	Tên bài

	Phần một: Vẽ kỹ thuật

Chương 1: Vẽ kỹ thuật cơ sở

	1+2
	1
	Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật

	3
	2
	Hình chiếu vuông góc(ppcg thứ nhất )

	4+5
	3
	Thực hành : Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản

	6
	4
	Mặt cắt và hình cắt

	7+8
	5
	Hình chiếu trục đo

	9+10
	6
	Thực hành : Biểu diễn vật thể

	11
	7
	Hình chiếu phối cảnh

	12
	
	Ôn tập phần vẽ kĩ thuật cơ sở

	13
	
	Kiểm tra 1 tiết

	Chương 2: Vẽ kỹ thuật ứng dụng

	14
	8
	Thiết kế và bản vẽ kỹ thuật

	15
	9
	Bản vẽ cơ khí

	16
	11
	Bản vẽ xây dựng

	17
	12
	Thực hành : Đọc bản vẽ xây dựng

	18
	14
	Ôn tập phần vẽ kỹ thuật 

	19
	
	Kiểm tra học kỳ I.

	Phần 2: Chế tạo cơ khí
Chương 3 : Vật liệu cơ khí và công nghệ chế tạo phôi.



	20
	15
	Vật liệu cơ khí

	21+22
	16
	Công nghệ chế tạo phôi

	Chương 4: Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hoá trong chế tạo cơ khí

	23+24
	17
	Công nghệ cắt gọt kim loại

	25
	18
	Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết cơ khí đơn giản trên máy tiện

	26
	19
	Tự động hoá trong chế tạo cơ khí

	Phần 3: Động cơ đốt trong

Chương 5: Đại cương về động cơ đốt trong

	27
	20
	Khái quát về động cơ đốt trong

	28+29+30
	21
	Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong

	Chương 6: Cấu tạo của động cơ đốt trong

	31
	22
	Thân máy và nắp máy

	32
	23
	Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

	33
	24
	Cơ cấu phân phối khí

	34
	25
	Hệ thống bôi trơn

	35
	26
	Hệ thống làm mát

	36
	27
	Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng

	37
	28
	Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điezen(không dạy đ.điểm của sự hình thành hòa khí)

	38
	29
	Hệ thống đánh lửa

	39
	30
	Hệ thống khởi động

	40+41
	
	Ôn tập

	42
	
	Kiểm tra 1 tiết

	Chương 7 : ứng dụng động cơ đốt trong

	43
	32
	Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong

	44
	34
	Động cơ đốt trong dùng cho xe máy

	45
	36
	Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp

	46
	37
	Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện

	47+48+49
	39
	Ôn tập phần chế tạo cơ khí và động cơ đốt trong

	50
	
	Kiểm tra học kỳ II

	51+52
	
	Kết hợp với môn hướng nghiệp giới thiệu nghề sửa chữa xe máy, động cơ đốt trong.


Lớp 12

Cả năm: 37 tuần (35 tiết)

Học kỳ I: 19 tuần (18 tiết)

Học kỳ II: 18 tuần (17 tiết)
	TiÕt
	Bài
	Tên bài

	Phần một: Kỹ thuật điện tử.
Chương 1: Linh kiện điện tử.

	1
	1
	Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử

	 2+3+4
	2
	Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm.

	 5+6
	3
	Thực hành: Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm.

	 7+8
	4
	Linh kiện bán dẫn và IC

	 9+10
	5
	Thực hành: §ièt - Tiricto – Triac-Tranzito

	Chương 2: Một số mạch điện tử cơ bản.

	11
	7
	Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều (không dạy nguyên lí làm việc của mạch chỉnh lưu nửa chu kì và hai nửa chu kì )

	12
	8
	Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung

	13
	9
	Thiết kế mạch điện tử đơn giản.

	14
	10
	Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều.

	15
	12
	Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng tranzito.

	16
	
	Kiểm tra 1 tiết.

	17
	
	Ôn tập học kì I

	18
	
	Kiểm tra học kì I

	Chương 3: Một số mạch điện tử điều khiển

	19
	13
	Khái niệm mạch điện tử điều khiển

	20
	14
	Mạch điều khiển tín hiệu

	21
	15
	Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha.

	22
	16
	Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha.

	Chương 4: Một số thiết bị điện tử dân dụng.

	23
	17
	Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông.

	24
	18
	Máy tăng âm  (nguyên lí hoạt động của khối khuếch đại công suất không dạy) 

	25
	19
	Máy thu thanh

	26
	20
	Máy thu hình(nguyên lí làm việc của khối xử lí tín hiệu màu không dạy ).

	Phần 2: Kỹ thuật điện.

Chương 5: Mạch điện xoay chiều ba pha

	27
	22
	Hệ thống điện quốc gia.

	28,29
	23
	Mạch điện xoay chiều ba pha

	Chương 6: Máy điện ba pha.

	30,31
	25
	Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha.

	32
	26
	Động cơ không đồng bộ ba pha.

	33
	
	Kiểm tra 1 tiết.

	Chương 7 : Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.

	34
	28
	Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.

	35
	
	Kiểm tra học kỳ II
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